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GIỚI THIỆU CHUNG

I. TÊN DỰ ÁN
· Gói thầu
: Khảo sát địa chất công trình

· Công trình: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU GIAI ĐOẠN 1
· Địa điểm: CƠ SỞ 2, TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, P. ĐÔNG HOÀ, TP. DĨ AN, T. BÌNH DƯƠNG.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	· Bên giao thầu:
	

	· Đơn vị tư vấn:
	TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG (REACTEC)
Địa chỉ
: 268 Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

Điện Thoại : 028.3864.3955


NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH:

1) Căn cứ thực hiện khảo sát địa chất công trình:

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của QH khóa XIII;

· Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

· Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

· Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

· Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

· Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

· Căn cứ Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
·  Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

· Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 10/03/2016 về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

· Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng: Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

2) Quy trình và Phương pháp khảo sát địa chất công trình: 
2.1 Công tác khoan

a. Mục đích
· Công tác khảo sát địa chất xây dựng công trình “CƠ SỞ 2, TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, P. ĐÔNG HOÀ, TP. DĨ AN, T. BÌNH DƯƠNG” được thực hiện nhằm phục vụ cho giai đoạn lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình với các mục đích chính như sau:

· Đánh giá mức độ thích hợp tổng quát của địa điểm và môi trường đất đá đối với công trình dự kiến.

· Giúp cho việc lập phương án thiết kế hợp lý và tiết kiệm.

· Vạch ra được phương pháp xây dựng tốt nhất, thấy trước và dự báo những khó khăn, trở ngại có thể nảy sinh trong quá trình xây dựng do điều kiện đất đá.

Công tác sau khi thực hiện: 
· Các mặt cắt địa chất của các lớp đất, phục vụ công tác tính toán nền móng, chọn phương án nền móng, xác định chiều sâu đặt móng và kích thước móng có dự kiến đến những thay đổi có thể xảy ra (trong quá trình xây dựng và sử dụng) về điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn và tính chất của đất.

· Trong trường hợp cần thiết, chọn các phương pháp cải tạo tính chất đất nền.

· Quy định dạng và khối lượng các biện pháp thi công. 

Nhiệm vụ: Công tác khảo sát địa chất phải giải quyết các nhiệm vụ chính sau:
· Sự phân bố của các lớp đất đá theo chiều rộng và chiều sâu trong khu vực.

· Thu thập, xác định được các chỉ tiêu cơ lý của đất nền, tính đồng nhất, độ bền của đất tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm, thể hiện rõ mặt cắt kỹ thuật, sức chịu tải của các lớp đất trong khu vực khảo sát để từ đó người thiết kế có số liệu thiết kế, lựa chọn giải pháp móng, kích thước móng và độ sâu chôn móng an toàn và hợp lý cho từng hạng mục công trình có tải trọng khác nhau.

· Xác định đặc điểm nước ngầm trong khu vực khảo sát ảnh hưởng đến điều kiện thi công, sử dụng công trình cũng như tính ăn mòn của chúng đối với các kết cấu vật liệu xây dựng.

· Các hiện tượng địa chất khác có thể xảy ra trong khi thi công và quá trình sử dụng công trình.

b. Phạm vi khảo sát

· Phạm vi ranh giới nghiên cứu dự án nằm tại khuôn viên CƠ SỞ 2, TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU, P. ĐÔNG HOÀ, TP. DĨ AN, T. BÌNH DƯƠNG
c. Thiết bị

Máy khoan được sử dụng là loại khoan xoay chuyên dụng, với các tính năng kỹ thuật sau:

· Độ sâu khoan tối đa: 100m;

· Đường kính khoan tối đa: 110mm;

· Đường kính cần khoan: 42mm.
d. Phương pháp thực hiện

· Công tác khoan sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 9437 : 2012. Mỗi máy khoan sẽ được bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ đầy đủ để hoạt động.

· Đảm bảo giao thông: Thực hiện rào chắn xung quanh phạm vi khảo sát, có biển báo hiệu công trình đang thi công, có đèn báo hiệu theo đúng qui định về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

· Phương pháp khoan được sử dụng là phương pháp khoan phá mẫu toàn đáy bằng phương pháp khoan dung dịch tuần hoàn cho tới vị trí cần lấy mẫu bơm sạch mùn khoan dưới đáy hố khoan sau đó lấy mẫu nguyên dạng và mẫu không nguyên dạng. Phương pháp khoan được thực hiện tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy phạm hiện hành.

· Đường kính khoan: Trong đất 130 – 110mm, trong đá 89 – 73mm.

· Trong các địa tầng dễ bị sập lở, dung dịch sét hoặc dung dịch bentonite không giữ được thành hố khoan thì cần phải tiến hành chống chèn.

· Trong quá trình khoan tiến hành theo dõi, đo đạc và ghi chép mô tả đầy đủ vào trong nhật ký về các mặt sau: tên công trình, hạng mục công trình, số hiệu hố khoan, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời tiết.

· Hình trụ lỗ khoan sẽ được trao cho Giám sát Chủ đầu tư sau khi kết thúc công tác khoan. Hình trụ lỗ khoan phải bao gồm các thông tin như sau:

· Tên công trình;

· Tên cán bộ giám sát và tổ trưởng tổ khoan;

· Vị trí lỗ khoan: Vị trí và số hiệu lỗ khoan;

· Thiết bị khoan: Loại máy khoan, đường kính lỗ khoan, chi tiết về chống ống, loại mũi khoan, ống lõi cũng như  thiết bị bơm;

· Tiến trình: Ngày bắt đầu khoan, thời gian bắt đầu và kết thúc lỗ khoan, độ sâu khoan mỗi ngày (m), tên công nhân khoan. Nếu có sự thay đổi mũi khoan bởi bất kỳ lý do nào thì ghi nhận lại độ sâu đó. Các sự cố thiết bị khoan cũng như công tác lấy mẫu. Thời gian tạm dừng cùng với các nguyên nhân;

· Mô tả chi tiết loại đất đá, màu sắc, kết cấu với đất rời và trạng thái với đất dính; 

· Thí nghiệm hiện trường: Độ sâu thí nghiệm, loại thí nghiệm, kết quả thí nghiệm;

· Mẫu đất: Độ sâu đầu và cuối mẫu, đường kính, loại ống mẫu, số hiệu mẫu;

· Số liệu nước ngầm: Số liệu đo nước ngầm hàng ngày.

2.2 Phương pháp lấy mẫu

· Công tác lấy mẫu tại hiện trường theo tiêu chuẩn TCVN 2683: 2012.
· Số hiệu mẫu được ký hiệu như sau:

· Tên lỗ khoan/HK1-1;

· Tên lỗ khoan/ HK2-1;

· Mẫu đất sẽ được dán nhãn bao gồm các thông tin như sau:

· Tên công trình;

· Tên lỗ khoan;

· Số hiệu mẫu;

· Độ sâu mẫu;

· Loại đất;

· Ngày tháng.

a. Mẫu nguyên dạng

· Mẫu nguyên dạng sẽ được lấy trong đất đính bằng ống mẫu thành mỏng. 

· Mẫu thành mỏng đường kính 76mm sẽ được sử dụng với chiều dài nhỏ nhất là 650mm. Độ hở 1 – 1.5% góc vát cắt là 15o. Mẫu nguyên dạng (UD) được lấy bằng cách ép (đất mềm) hoặc đóng (đất dẻo cứng). Tần suất lấy mẫu: 2m lấy 1 mẫu.
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Hình1: Ống mẫu thành mỏng

· Khi lấy mẫu nguyên dạng bị tụt, lỗ khoan được doa lại đến độ sâu vừa lấy mẫu rồi tiến hành lấy mẫu lại.

· Sau khi lấy mẫu, ống mẫu được xoay cắt 3 đến 4 vòng trước khi kéo lên mặt đất.

· Trong các địa tầng đất yếu, ống mẫu sẽ được để yên 5 đến 10 phút trước khi kéo lên.

· Trước khi dán mẫu, phần đất cuối ống mẫu được lấy ra khoảng 25mm dùng để mô tả đất. Ống mẫu được dán bằng một lớp mỏng parafin.

· Không được phép đẩy mẫu ra khỏi ống mẫu ngay tại hiện trường.

· Các thiết bị lấy mẫu khác có thể sử dụng tuỳ thuộc vào điều kiện đất nếu được sự chấp thuận của Giám sát Chủ đầu tư trước khi tiến hành.

· Trong trường hợp đất dính trạng thái cứng (có số búa SPT≥30) có thể lấy mẫu bằng ống lõi.

b. Mẫu không nguyên dạng

· Mẫu đất rời được lấy trong ống mẫu SPT (mẫu chẻ không nguyên dạng).

· Mẫu đất rời dùng để thí nghiệm phân loại phải được lưu giữ trong hộp kín tránh thất thoát độ ẩm. Mẫu phải lấy đủ để tiến hành các thí nghiệm thích hợp.

· Các mẫu đất được vận chuyển cẩn thận về phòng thí nghiệm trong thời gian ngắn nhất để bảo quản và thí nghiệm.
c. Mẫu nước ngầm

Mẫu nước ngầm được lấy sau khi kết thúc công việc hiện trường. Mẫu nước ngầm sẽ được lấy trong lỗ khoan để thí nghiệm xác định tính ăn mòn của nước đối với bê tông và bê tông cốt thép.

Trong quá trình khoan và lấy mẫu, kỹ sư giám sát hiện trường theo dõi và mô tả các biểu hiện thực tế xảy ra trong hố khoan, sau đó ghi vào nhật ký khảo sát. Mẫu lấy lên được xếp vào hộp, bảo quản và vận chuyển đúng quy trình kỹ thuật về phòng thí nghiệm.

2.3. Bảo quản và vận chuyển mẫu
· Phương pháp bảo quản và vận chuyển tuân theo tiêu chuẩn 
TCVN 2683: 2012.

· Mỗi lô mẫu hoặc hộp chứa lõi được đưa đến phòng thí nghiệm với một danh sách đính kèm liệt kê đầy đủ rõ ràng các loại mẫu và mã nhận biết, phân loại của chúng.

2.4 Phương pháp thí nghiệm SPT

a. Mục  tiêu
· Xác định trạng thái, sức kháng xuyên tiêu chuẩn của đất;

· Lấy mẫu thí nghiệm trong đất rời;

· Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT):  Công tác thí nghiệm SPT được tiến hành trong lỗ khoan nhằm xác định trị số búa (N) để từ đó xác định trạng thái, kết cấu và tính chất chịu tải của từng cấu trúc địa tầng.
b. Thiết bị
· Thiết bị sử dụng có thông số như sau:

· Trọng lượng búa SPT: 63,5kg;

· Độ rơi tự do: 760mm;

· Mũi xuyên (ống chẻ đôi) đường kính ngoài 50,8mm;

· Đầu hình nón 60o đường kính 50,8mm.

· Kích thước của ống mẫu SPT
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Hình 2: Ống mẫu SPT

c. Phương pháp thí nghiệm

· Phương pháp thí nghiệm SPT được xác định theo điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn TCXD 9351:2012. Thí nghiệm được thực hiện trong hố khoan. Khi khoan đến độ sâu cần thí nghiệm, dừng khoan làm sạch đáy hố khoan, kiểm tra chiều sâu lỗ khoan và thả bộ dụng cụ thí nghiệm xuống vị trí cần thí nghiệm, đánh dấu 3 đoạn, mỗi đoạn 15cm trên cần khoan kể từ miệng lỗ khoan. Đóng liên tục 3 hiệp để đưa mũi xuyên vào đất. Tổng số búa để đưa mũi xuyên đi vào 30 cm của 2 hiệp sau cùng chính là đại lượng xuyên tiêu chuẩn N, số búa đếm N được ghi vào sổ nhật ký mô tả khoan;

· Thí nghiệm SPT sẽ được tiến hành với khoảng cách 2,0m/1thí nghiệm;

· Tất cả mẫu SPT sau khi lấy, sẽ cho vào bao nilon, bảo quản cẩn thận tránh sự thay đổi độ ẩm tự nhiên và chuyển đến phòng thí nghiệm.

d. Yêu cầu kỹ thuật
· Thí nghiệm SPT được thực hiện trong  lỗ khoan theo tiêu chuẩn TCVN 9351: 2012;

· Thí nghiệm SPT sẽ được tiến hành với khoảng cách 2,0m/1thí nghiệm;

· Tất cả mẫu SPT sau khi lấy, sẽ cho vào bao nilon, bảo quản cẩn thận tránh sự thay đổi độ ẩm tự nhiên và chuyển đến phòng thí nghiệm.

2.5 Quan trắc mực nước ngầm

Việc xác định mực nước ngầm ổn định tại các lỗ khoan trên cạn phải được thực hiện đồng thời với quá trình khoan địa chất, lúc bắt đầu khoan và kết thúc trong ngày. Kết quả thu thập được phải ghi chép vào Nhật ký khoan: độ sâu đo, thời điểm đo....

Bảng 1:  TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT XÂY DỰNG ÁP DỤNG:

	STT
	Tên quy trình, tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình
	TCVN 9437: 2012

	2
	Đất xây dựng, phương pháp lấy, bao gói,vận chuyển và bảo quản mẫu
	TCVN 2683: 2012

	3
	Đất xây dựng phương pháp thí nghiệm hiện trường - thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	TCVN 9351: 2012

	4
	Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường (VST)
	22TCN 355- 2006

	5
	Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4198: 2012

	6
	Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ ẩm trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4196: 2012

	7
	Đất xây dựng – Phương pháp xác định dung trọng trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4202: 2012

	8
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định tỷ trọng trong phòng thí nghiệm.
	TCVN 4195: 2012

	9
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4197: 2012

	10
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính chống cắt trong phòng thí nghiệm ở máy cắt phẳng
	TCVN 4199: 2012

	11


	- Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm
	TCVN 4200: 2012

	
	- Thí nghiệm nén cố kết
	

	12
	Các phương pháp xác định góc nghỉ (khô và ướt) của cát trong phòng thí nghiệm
	TCVN 8724:2012

	13
	Các phương pháp xác định hệ số rỗng emax, emin của cát trong phòng thí nghiệm
	TCVN 8721:2012


	14
	Thí nghiệm nén 3 trục không cố kết,  không thoát nước (UU)
	TCVN 8868:2011

	15
	Thí nghiệm nén 3 trục cố kết, không thoát nước (CU)
	TCVN 8868:2011

	16
	Thí nghiệm nén cực hạn
	TCVN 9438:2012

	17
	Phân loại đất
	TCVN 5747- 1993

	18
	Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả đặc trưng của chúng
	TCVN 9153:2012

	19
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
	TCVN 9346:2012

	20
	Chống ăn mòn trong xây dựng. Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực
	TCVN 3994-1985


3)  khái quát về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát địa chất, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình

3.1. Vị trí địa lý, địa hình, địa mạo và điều kiện tự nhiên:

3.1.1. Vị trí địa lý

Bình Dương nằm trong khu vực miền Đông Nam bộ, diện tích tự nhiên 2.694,64 km2, chiếm khoảng 0,83% diện tích cả nước, có tọa độ địa lý từ 10o52' 00'' đến 11o 30' 00'' vĩ độ Bắc và từ 106o 20' 00" đến 106o 57' 00" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh

3.1.2. Địa hình địa mạo:

Tỉnh Bình Dương nằm ở vị trí rìa tiếp xúc giữa đới nâng bóc mòn Đà Lạt và đới sụt lún tích tụ đồng bằng sông Cửu Long với hai hệ đứt gãy chính phân cắt, vì vậy địa hình mang tính phân bậc theo hướng thấp dần từ Bắc xuống.
Nhìn chung, địa hình tỉnh Bình Dương đặc trưng cho vùng trung du tiếp giáp giữa vùng núi cao Nam Trường Sơn và đồng bằng thấp Nam bộ. Bề mặt địa hình có độ cao trung bình từ 60m đến 40m so với mực nước biển ở phía Bắc và hạ thấp xuống 30m đến 10m so với mực nước biển ở phía Nam. Dựa vào độ cao và đặc điểm hình thái, có thể chia diện tích tỉnh Bình Dương ra 4 kiểu địa hình chính: Vùng đồi núi thấp ở huyện Phú Giáo, huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên chiếm khoảng 40% diện tích toàn tỉnh, vùng địa hình bằng phẳng có ở tất cả huyện, thị xã, thành phố chiếm khoảng 55% diện tích toàn tỉnh, vùng địa hình thung lũng bãi bồi chiếm khoảng 5% diện tích toàn tỉnh và vùng địa hình núi sót ở phía Nam Thị xã Dĩ An và huyện Dầu Tiếng chiếm diện tích không đáng kể.

Tự nhiên đã tạo cho vùng đất này có nhiều dạng địa mạo khác nhau: có vùng bị bào mòn, có vùng tích tụ (do có sự lắng đọng của các vật liệu xâm thực theo dòng chảy), có vùng vừa bị bào mòn, vừa tích tụ và lắng đọng. Hiện nay, trên toàn diện tích đang tiếp tục xảy ra các hoạt động chủ yếu là rửa trôi, bào mòn. Do diện tích rừng bị thu hẹp, thảm thực vật bị tàn phá nặng nề, nên các tác động xâm thực ven sông suối, các rãnh xói trên bề mặt địa hình đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trên các vùng có hoạt động kinh tế của con người.

3.2. Điều kiện tự nhiên

3.2.1. Khí hậu:

Khí hậu ở Bình Dương cũng như chế độ khí hậu của khu vực miền Đông Nam bộ: nắng nóng và mưa nhiều, độ ẩm khá cao. Đó là khí hậu nhiệt đới gió mùa ổn định, trong năm phân chia thành hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến cuối tháng 10 dương lịch.

Vào những tháng đầu mùa mưa, thường xuất hiện những cơn mưa rào lớn, rồi sau đó dứt hẳn. Những tháng 7,8,9, thường là những tháng mưa dầm. Có những trận mưa dầm kéo dài 1-2 ngày đêm liên tục. Đặc biệt ở Bình Dương hầu như không có bão, mà chỉ bị ảnh hương những cơn bão gần.

Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bình Dương từ 26oC-27oC. Nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới 39,3oC và thấp nhất từ 16oC-17oC (ban đêm) và 18oC vào sáng sớm. Vào mùa nắng, độ ẩm trung bình hàng năm từ 76%-80%, cao nhất là 86% (vào tháng 9) và thấp nhất là 66% (vào tháng 2). Lượng nước mưa trung bình hàng năm từ 1.800-2.000mm.
3.2.2. Thuỷ văn

Chế độ thủy văn của các con sông chảy qua tỉnh và trong tỉnh Bình Dương thay đổi theo mùa: mùa mưa nước lớn từ tháng 5 đến tháng 11 (dương lịch) và mùa khô (mùa kiệt) từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, tương ứng với 2 mùa mưa, nắng. Bình Dương có 3 con sông lớn, nhiều rạch ở các địa bàn ven sông và nhiều suối nhỏ khác.

Sông Đồng Nai là con sông lớn nhất ở miền Đông Nam bộ, bắt nguồn từ cao nguyên Lâm Viên (Lâm Đồng) dài 635 km, chảy qua địa phận Bình Dương ở huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên. Sông Đồng Nai có giá trị lớn về cung cấp nước tưới cho nền nông nghiệp, giao thông vận tải đường thủy và cung cấp thủy sản cho nhân dân.

Sông Sài Gòn dài 256 km, bắt nguồn từ vùng đồi cao huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước). Sông Sài Gòn có nhiều chi lưu, phụ lưu, rạch, ngòi và suối. Sông Sài Gòn chảy qua Bình Dương, từ huyện Dầu Tiếng đến thị xã Thuận An, dài 143 km, độ dốc nhỏ nên thuận lợi về giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Ở thượng lưu, sông hẹp (khoảng 20m) uốn khúc quanh co, từ Dầu Tiếng được mở rộng dần đến thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An rộng khoảng 200m.

Sông Thị Tính là phụ lưu của sông Sài Gòn bắt nguồn từ Bình Long (tỉnh Bình Phước) chảy qua thị xã Bến Cát, rồi lại đổ vào sông Sài Gòn. Cùng với sông Sài Gòn, sông Thị Tính mang phù sa bồi đắp cho những cánh đồng ở thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một tạo nên những vườn cây ăn trái đặc trưng.

Sông Bé dài trên 360 km, bắt nguồn từ suối Đắk R'Lấp thuộc tỉnh Đắk Nông có độ cao 1000m so với mực nước biển. Ở phần hạ lưu, đoạn chảy vào tỉnh Bình Dương dài khoảng 80 km. Sông Bé không thuận tiện cho việc giao thông đường thủy do có bờ dốc đứng, lòng sông nhiều đoạn có đá ngầm, lại có nhiều thác ghềnh, tàu thuyền không thể đi lại.
3.2.3. Giao thông
Bình Dương là một tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy khá hoàn chỉnh nối liền giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Trong hệ thống đường bộ, nổi lên là Quốc lộ 13 – con đường chiến lược cực kỳ quan trọng xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, chạy suốt chiều dài của tỉnh từ phía Nam lên phía Bắc, qua tỉnh Bình Phước và nối với Vương quốc Campuchia, từ đó có thể đến Thái Lan và Lào. Đây là con đường có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự và kinh tế.

Quốc lộ 14, từ Tây Ninh qua Dầu Tiếng đi Chơn Thành, Đồng Xoài, Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) xuyên suốt vùng Tây Nguyên bao la, là con đường chiến lược của đất nước.

Về hệ thống giao thông đường thủy, nhờ hai dòng sông Sài Gòn và Đồng Nai, Bình Dương có thể nối với các cảng lớn ở phía Nam và giao lưu hàng hóa với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
3.3. Đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình
-  Quy mô diện tích : ………….. m2 
4) Khối lượng khảo sát địa chất công trình đã thực hiện:
Bảng 2: Khối lượng khảo sát địa chất công trình đã thực hiện:
	Stt
	Hố khoan
	Độ sâu (m)
	Lấy mẫu 
(mẫu)
	Thí nghiệm mẫu (mẫu)
	TN
SPT
(lần)
	TN nước
(mẫu)

	1
	HK1
	20
	10
	10
	10
	-

	2
	HK2
	20
	10
	10
	10
	-

	3
	HK3
	20
	10
	10
	10
	-

	4
	HK4
	20
	10
	10
	10
	-

	5
	HK5
	20
	10
	10
	10
	-

	6
	HK6
	20
	10
	10
	10
	-

	Tổng
	06HK
	120
	60
	60
	60
	-


5) Kết quả, sồ liệu kháo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích:
Báo cáo này được lập tuân thủ theo các Quy trình hiện hành của Việt Nam.

Đất được phân loại theo tiêu chuẩn TCVN 9362:
· Bảng 3: Đất dính được phân loại theo chỉ số dẻo và% thành phần hạt như sau :
	TÊN ĐẤT
	% SÉT
	Chỉ số dẻo IP

	SÉT
	>30
	>17

	Á SÉT
	10-30
	7 - 17

	Á CÁT 
	3-10
	1-7


· Bảng 4: Đất bùn được phân loại như sau:
	Loại bùn
	Hệ số rỗng e

	Bùn á - cát
	e ≥ 0,9

	Bùn á - sét
	e ≥ 1

	Bùn sét
	e ≥ 1,5


Bùn là đất sét ở giai đoạn đầu thành hình, được tạo bơi trầm tích cấu trúc trong nước có các quá trình vi sinh vật và ở kết cấu tự nhiên có độ ẩm vượt quá độ ẩm ở giới hạn chảy và hệ số rỗng vượt quá các trị số ghi ở Bảng 3

· Bảng 5: Đất rời được phân loại theo hệ số rỗng (e) như sau :
	Loại cát
	Độ chặt của cát

	
	Chặt
	Chặt vừa
	Rời

	Cát sỏi thô và thô vừa 

Cát mịn 

Cát bụi
	e < 0,55 

e < 0,6 

e < 0,6
	0,55 ≤ e ≤ 0,7 

0,6 ≤ e ≤ 0,75 

0,6 ≤ e ≤ 0,8
	e > 0,7 

e > 0,75 

e > 0,8


· Bảng 6: Trạng thái của đất được phân loại theo độ sệt như sau :
	Tên đất sét theo chỉ số sệt
	Chỉ số sệt Is

	Á-cát:
	

	- Cứng
	Is <0

	- Dẻo
	0 ≤ Is ≤ 1

	- Nhão
	Is > 1

	Á-sét và sét:
	

	- Cứng
	Is < 0

	- Nửa cứng
	0 ≤ Is ≤ 0,25

	- Dẻo cứng
	0,25 ≤ Is ≤ 0,50

	- Dẻo mềm
	0,50 ≤ Is ≤ 0,75

	- Dẻo nhão
	0,75 ≤ Is ≤ 1

	- Nhão
	Is > 1


A. Kết quả khảo sát địa chất công trình:

Căn cứ kết quả khoan khảo sát tại các hố khoan, địa tầng tại vị trí xây dựng công trình có thể phân thành các lớp sau:
	1 /
	Lôùp 1A:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phần gồm: 
	Á sét, xám vàng, trạng thái dẻo mềm
	

	
	Lớp này phân bố như sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hoá khoan
	Độ sâu mặt lớp, m
	Độ sâu đáy lớp, m
	Bề dày lớp, m
	SPT, búa

	 
	HK3
	0.00
	4.80
	4.80
	4-5

	 
	HK6
	0.00
	3.50
	3.50
	4

	
	
	Sau đây là các chỉ tiêu cơ lý:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Thành phần hạt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	Hạt sạn
	
	:
	0.0
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt cát
	
	:
	57.7
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt bụi
	
	:
	22.1
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt sét
	
	:
	20.2
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Độ ẩm tự nhiên W 
	:
	29.58
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Dung trọng tự nhiên   
	:
	18.4
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Dung trọng khô  d
	:
	14.2
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Dung trọng đẩy nổi  '
	:
	8.9
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	Khối lượng riêng Gs
	:
	27.00
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Hệ số rỗng  eo 
	:
	0.905
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Độ rỗng  n 
	:
	47.5
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Độ bão hòa  S
	:
	88.2
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Giới hạn Atterberg:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	Giới hạn chảy WL
	:
	37.4
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Giới hạn dẻo WP
	:
	20.1
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Chỉ số dẻo IP
	:
	17.3
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Độ sệt IL  
	:
	0.55
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Lực dính kết  C
	:
	18.1
	
	
	kPa
	
	

	
	
	+
	   Góc nội ma sát 
	:
	08°59'
	
	
	
	
	

	
	
	+
	Hệ số nén lún, a100-200 
	:
	0.027
	x10-2
	kPa-1
	

	
	
	+
	Mô đun BD, E100-200 
	:
	6938.9
	
	kPa
	
	

	
	
	+
	Mô đun TBD, Eo(100-200) 
	:
	14990.9
	
	kPa
	
	


	2 /
	Lớp 1B:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phần gồm: 
	Á sét lẫn dăm sạn laterit, nâu vàng, trạng thái nửa cứng
	
	

	
	Lớp này phân bố như sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hoá khoan
	Độ sâu mặt lớp, m
	Độ sâu đáy lớp, m
	Bề dày lớp, m
	SPT, búa

	 
	HK4
	0.00
	4.60
	4.60
	22-28

	
	
	Sau đây là các chỉ tiêu cơ lý:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Thành phần hạt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	Hạt sạn
	
	:
	32.0
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt cát
	
	:
	40.0
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt bụi
	
	:
	12.8
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt sét
	
	:
	15.4
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Độ ẩm tự nhiên W 
	:
	20.32
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Dung trọng tự nhiên   
	:
	19.6
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Dung trọng khô  d
	:
	16.3
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Dung trọng đẩy nổi  '
	:
	10.2
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	Khối lượng riêng Gs
	:
	27.00
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Hệ số rỗng  eo 
	:
	0.662
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Độ rỗng  n 
	:
	39.8
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Độ bão hòa  S
	:
	82.9
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Giới hạn Atterberg:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	Giới hạn chảy WL
	:
	34.5
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Giới hạn dẻo WP
	:
	17.7
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Chỉ số dẻo IP
	:
	16.8
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Độ sệt IL  
	:
	0.15
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Lực dính kết  C
	:
	35.4
	
	
	kPa
	
	

	
	
	+
	   Góc nội ma sát 
	:
	15°07'
	
	
	
	
	

	
	
	+
	Hệ số nén lún, a100-200 
	:
	0.021
	x10-2
	kPa-1
	

	
	
	+
	Mô đun BD, E100-200 
	:
	7768.7
	
	kPa
	
	

	
	
	+
	Mô đun TBD, Eo(100-200) 
	:
	22695.6
	
	kPa
	
	


	3 /
	Lớp 1C:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phần gồm: 
	Á sét, nâu đỏ - nâu vàng - xám xanh , trạng thái nửa cứng
	
	

	
	Lớp này phân bố như sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hoá khoan
	Độ sâu mặt lớp, m
	Độ sâu đáy lớp, m
	Bề dày lớp, m
	SPT, búa

	 
	HK1
	0.00
	13.50
	13.50
	9-17

	 
	HK2
	0.00
	15.00
	15.00
	7-31

	 
	HK3
	4.80
	14.20
	9.40
	14-34

	 
	HK4
	4.60
	15.00
	10.40
	21-30

	 
	HK5
	0.00
	15.30
	15.30
	9-18

	 
	HK6
	3.50
	15.00
	11.50
	9-26

	
	
	Sau đây là các chỉ tiêu cơ lý:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Thành phần hạt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	Hạt sạn
	
	:
	0.6
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt cát
	
	:
	42.7
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt bụi
	
	:
	31.7
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt sét
	
	:
	24.8
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Độ ẩm tự nhiên W 
	:
	20.68
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Dung trọng tự nhiên   
	:
	19.8
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Dung trọng khô  d
	:
	16.4
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Dung trọng đẩy nổi  '
	:
	10.3
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	Khối lượng riêng Gs
	:
	27.05
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Hệ số rỗng  eo 
	:
	0.652
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Độ rỗng  n 
	:
	39.5
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Độ bão hòa  S
	:
	85.7
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Giới hạn Atterberg:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	Giới hạn chảy WL
	:
	32.2
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Giới hạn dẻo WP
	:
	16.8
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Chỉ số dẻo IP
	:
	15.3
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Độ sệt IL  
	:
	0.25
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Lực dính kết  C
	:
	29.4
	
	
	kPa
	
	

	
	
	+
	   Góc nội ma sát 
	:
	14°22'
	
	
	
	
	

	
	
	+
	Hệ số nén lún, a100-200 
	:
	0.025
	x10-2
	kPa-1
	

	
	
	+
	Mô đun BD, E100-200 
	:
	6578.5
	
	kPa
	
	

	
	
	+
	Mô đun TBD, Eo(100-200) 
	:
	19590.5
	
	kPa
	
	


	4 /
	Lớp 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thành phần gồm: 
	Sét, nâu đỏ - xám vàng - xám xanh, trạng thái cứng
	
	
	

	
	Lớp này phân bố như sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hoá khoan
	Độ sâu mặt lớp, m
	Độ sâu đáy lớp, m
	Bề dày lớp, m
	SPT, búa

	 
	HK1
	13.50
	20.00
	6.50
	38-69

	 
	HK2
	15.00
	20.00
	5.00
	48-51

	 
	HK3
	14.20
	20.00
	5.80
	53-58

	 
	HK4
	15.00
	20.00
	5.00
	46-51

	 
	HK5
	15.30
	20.00
	4.70
	42-53

	 
	HK6
	15.00
	20.00
	5.00
	42-55

	
	
	Sau đây là các chỉ tiêu cơ lý:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Thành phần hạt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	Hạt sạn
	
	:
	0.0
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt cát
	
	:
	12.3
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt bụi
	
	:
	35.9
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Hạt sét
	
	:
	51.8
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Độ ẩm tự nhiên W 
	:
	20.82
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Dung trọng tự nhiên   
	:
	20.0
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Dung trọng khô  d
	:
	16.5
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Dung trọng đẩy nổi  '
	:
	10.5
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	Khối lượng riêng Gs
	:
	27.28
	
	
	kN/m3
	

	
	
	+
	   Hệ số rỗng  eo 
	:
	0.649
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Độ rỗng  n 
	:
	39.4
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Độ bão hòa  S
	:
	87.5
	
	
	%
	
	

	
	
	+
	   Giới hạn Atterberg:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	Giới hạn chảy WL
	:
	52.4
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Giới hạn dẻo WP
	:
	27.0
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Chỉ số dẻo IP
	:
	25.4
	
	
	%
	
	

	
	
	
	-
	Độ sệt IL  
	:
	< 0
	
	
	
	
	

	
	
	+
	   Lực dính kết  C
	:
	58.1
	
	
	kPa
	
	

	
	
	+
	   Góc nội ma sát 
	:
	16°20'
	
	
	
	
	

	
	
	+
	Hệ số nén lún, a100-200 
	:
	0.020
	x10-2
	kPa-1
	

	
	
	+
	Mô đun BD, E100-200 
	:
	8301.0
	
	kPa
	
	

	
	
	+
	Mô đun TBD, Eo(100-200) 
	:
	19922.3
	
	kPa
	
	


	THÍ DỤ TÍNH TOÁN

	Tính toán khả năng chịu tải của đất nền tại độ sâu 1.0m đối với móng quy ước có bề 

	rộng b = 1.0 m. Giả sử móng đặt tại vị trí hố khoan HK3. 

	Mực nước tĩnh: 
	-20.00 m
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khả năng chịu tải của nền được xác định theo công thức:

	Rtc =   m1*m2*Ktc-1*( A**b + B*o*h + D*C)

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	m1 - Hệ số tùy thuộc vào loại đất, m1= 1.1.

	
	m2 - Tùy thuộc sơ đồ kết cấu bên trên. Giả sử kết cấu bên trên có sơ đồ mềm, m2=1.0

	
	Ktc - Hệ số tùy thuộc vào PP xác định chỉ tiêu góc ma sát trong và ứng suất dính.

	
	Ở đây 2 chỉ tiêu này được xác định theo phương pháp thí nghiệm trực tiếp;

	
	do đó: Ktc = 1.0

	
	A, B, D - Hệ số tùy thuộc góc ma sát trong tc

	Với    =  
	08°59'
	tra bảng ta có:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A  = 
	0.16
	B  = 
	1.63
	
	D  = 
	4.05
	
	
	
	

	
	b - Bề rộng móng quy ước :
	b =
	1.0 m
	
	
	
	

	
	h - Chiều sâu chôn móng :
	h =
	1.0 m
	
	
	
	

	
	C - Ứng suất dính :
	C =
	18.1
	kPa
	
	
	

	
	  - Dung trọng của đất dưới đáy móng :
	  =
	18.4
	kN/m3 
	
	

	
	  - Dung trọng của đất trên đáy móng :
	  =
	18.4
	kN/m3 
	
	

	Thay thế các giá trị trên vào công thức  tính Rtc ta có:          

	
	
	
	
	
	Rtc =
	116.6
	kPa
	
	
	
	
	


C. Địa chất thuỷ văn : 

Mực nươc ngầm trong các hố khoan quan trắc sau 24h khoan: Chưa xuất hiện trong các hố khoan khảo sát
6) Các ý kiến, đánh giá, lưu ý, đề xuất:

·  Nhìn chung, khu vực khảo sát địa tầng tương đối đồng nhất, phát hiện các đơn nguyên và phụ đơn nguyên địa chất công trình cụ thể như sau:

+  Lớp 1A: Á sét, xám vàng, trạng thái dẻo mềm. Lớp đất này phù hợp cho việc đặt móng công trình có tải trọng nhỏ.
+  Lớp 1B: Á sét lẫn dăm sạn laterit, nâu vàng, trạng thái nửa cứng. Lớp đất này phù hợp cho việc đặt móng công trình có tải trọng vừa và nhỏ.
+  Lớp 1C: Á sét, nâu đỏ - nâu vàng - xám xanh , trạng thái nửa cứng. Lớp đất này phù hợp cho việc đặt móng công trình có tải trọng vừa và nhỏ.
+  Lớp 2: Sét, nâu đỏ - xám vàng - xám xanh, trạng thái cứng. Lớp đất này phù hợp cho việc đặt móng công trình có tải trọng.
7) Kết Luận, kiến nghị:

· Lớp đất (1B, 1C, 2) trong vị trí khảo sát là lớp đất tốt, có hệ số nén lún thấp, khả năng chịu tải cao và biến dạng nhỏ, có thể đặt móng công trình vào, tuy nhiên tuỳ tải trọng công trình mà nhà thiết kế chọn loại móng và chiều sâu chôn móng cho phù hợp.
· Bảng thống kê các chỉ tiêu cơ lý nêu ra đầy đủ các giá trị tính toán của các thông số địa kỹ thuật của các lớp đất đóng vai trò chủ yếu trong nền móng công trình. Khi thiết kế nền móng cần lưu ý tới những đặc điểm trên.

· Ghi chú: 
· E100-200: Mô đun biến dạng trong phòng theo thí nghiệm nén nhanh, tính trực tiếp từ số liệu thí nghiệm dưới cấp tải từ 100kN/m2 đến 200kN/m2, chưa nhân với hệ số ( và mk.
· E0(100-200): Mô đun tổng biến biến dạng quy đổi ra hiện trường, tính trực tiếp từ số liệu thí nghiệm dưới cấp tải từ 100kN/m2 đến 200kN/m2 và đã nhân với hệ số ( và mk.
· 1kG/cm2 = 100kN/m2 = 100kPa
;
1g/cm3 = 10kN/m3.
8) Các phụ lục kèm theo:
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